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Tình trạng cây trồng công nghệ sinh học/cây chuyển gien  
trên toàn cầu trong năm 2006 

 

 Năm 2006, năm đầu tiên của thập kỷ thứ hai (tính từ năm 2006 đến năm 2015) cây trồng 

CNSH được đưa vào canh tác với mục đích thương mại, là năm thứ mười diện tích trồng cây 

CNSH liên tục gia tăng với múc tăng trưởng hai con số. Diện tích trồng cây CNSH trong năm 

qua tăng 13% hay tương đương với 12 triệu ha (30 triệu mẫu Anh), đạt 102 triệu ha (252 triệu 

mẫu). Đây là một bước ngoặt quan trọng vì lần đầu tiên diện tích trồng cây CNSH đã đạt trên 

100 triệu ha. Nếu tính toán tương ứng theo đặc tính sử dụng, trong đó có việc sử dụng hai 

hoặc ba �đặc tính kết hợp� để đem lại lợi ích nhiều mặt cho một giống cây trồng CNSH, thì 

102 triệu ha khi được biểu thị dưới dạng �diện tích trồng tính theo đặc tính� sẽ là 117,7 triệu 

ha, diện tích này cao hơn 15% so với diện tích ước tính là 102 triệu ha.  

 Năm 2006, cây trồng CNSH đã đạt được một số mốc quan trọng: Diện tích trồng cây CNSH 

tính cho cả năm đã vượt trên 100 triệu ha (250 triệu mẫu Anh); Lần đầu tiên, số người trồng 

cây CNSH vượt 10 triệu người (10,3 triệu người trồng); Tổng diện tích trồng trong 11 năm (từ 

1996 tói 2006) vượt nửa trên nửa tỷ ha (577 triệu ha, tương đương 1,4 tỷ mẫu Anh) với mức 

tăng chưa từng thấy - gấp 60 lần từ năm 1996 tới 2006, trở thành công nghệ cây trồng được 

áp dụng nhanh nhất trong thời gian gần đây. 

 Đáng chú ý là mức tăng 12 triệu ha năm 2006 so với năm 2005 là mức tăng cao thứ hai trong 

vòng 5 năm qua nếu tính theo diện tích thuần tuý, mặc dù tỷ lệ đưa vào trồng ở Mỹ, nước 

trồng cây CNSH lớn nhất, trên thực tế tăng trên 80% đối với cây đậu tương và cây bông. 

Cũng đáng lưu ý là trong năm qua, ấn độ, nước có diện tích trồng bông lớn thứ hai trên thế 

giới, có mức tăng tương ứng cao nhất với sự gia tăng ấn tượng về diện tích trồng bông Bt,  

tăng gần gấp ba lần, đạt 3,8 triệu ha. 

 Năm 2006, số nước trồng cây CNSH đã tăng từ 21 nước lên 22 nước với Slovakia, một nước 

thuộc liên minh Châu âu (EU) lần đầu tiên đưa ngô bt vào trồng. Như vậy trong số 25 nước 

thành viên của EU đã có 6 nước trồng cây CNSH.  Tây Ban Nha tiếp tục là nước có diện tích 

trồng lớn nhất Châu âu với diện tích trồng đạt 60.000 ha trong năm 2006. Quan trọng hơn là 

tổng diện tích trồng ngô Bt ở năm nước khác (Pháp, Cộng hoà Séc, Bồ Đào Nha, Đức và 

Slovakia) đã tăng trên 5 lần từ xấp xỉ 1.500 ha/ năm 2005 lên gần 8.500 ha/năm 2006, mặc 

dù diện tích này còn nhỏ nhưng sự gia tăng diện tích trồng ở 5 nước này dự kiến sẽ tiếp tục 

trong năm 2007.  
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 Năm 2006 đã có 10,3 triệu nông dân ở 22 nước trên thế giới trồng cây trồng CNSH, tăng so 

với con số 8,5 triệu nông dân tham gia trồng trong năm 2005. Trong số 10,3 triệu nông dân 

tham gia trồng, có 90% hay 9,3 triệu người trồng được hưởng lợi là các nông dân nghèo, quy 

mô nhỏ ở các nước đang phát triển (con số này tăng đáng kể so với 7,7 triệu người trong năm 

2005), nhờ vào việc trồng cây CNSH thu nhập của những người dân này đã tăng cao hơn và 

đóng góp cho quá trình xoá đói giảm nghèo. Trong số 9,3 triệu nông dân có quy mô nhỏ mà 

phần lớn là nông dân trồng bông Bt, có 6,8 triệu người trồng ở Trung quốc, 2,3 triệu nông dân 

ấn độ, 100 ngàn nông dân Philippine, hàng ngàn nông dân ở Nam phi, số còn lại ở 7 nước 

đang phát triển cây trồng CNSH trong năm 2006. Phần đóng góp khiêm tốn ban đầu của cây 

trồng CNSH trong mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nhằm làm giảm nghèo xuống một nửa vào 

năm 2015 là một xu hướng quan trọng có tiềm năng to lớn đối với việc tiếp tục trồng loại cây 

trồng này trong thập kỷ tiếp theo (từ năm 2006-2015). 

 Năm 2006, một loại cây CNSH mới - cỏ alfalfa chịu được thuốc trừ cỏ, lần đầu tiên được đưa 

vào thương mại hoá tại Hoa kỳ. RR(R) alfalfa đã xuất sắc trở thành cây CNSH lâu năm đầu 

tiên được đưa vào thương mại hoá và được gieo hạt trên diện tích 80.000 ha, tương đương 5% 

trong tổng diện tích 1,3 triệu ha cỏ alfalfa được gieo hạt ở Hoa kỳ năm 2006. Bông RR(R) Flex 

chịu được thuốc trừ cỏ được đưa ra giới thiệu năm 2006 và ngay trong năm đầu tiên đã chiếm 

một diện tích trồng đáng kể là hơn 800.000 ha,  và được trồng dưới dạng một sản phẩm mang 

một đặc tính riêng rẽ và sản phẩm kết hợp nhiều gien với Bt, trong đó diện tích trồng sản 

phẩm Bông Bt kết hợp thêm nhiều gien chiếm phần lớn. Loại cây trồng này chủ yếu được 

canh tác tại Hoa kỳ, với một phần diện tích nhỏ hơn được trồng tại Ôxtralia. Đáng lưu ý là tại 

Trung quốc, một loại cây ăn quả/thực phẩm CNSH, một giống đu đủ kháng virut do nước này 

tự phát triển, đã được đề nghị đưa vào canh tác với mục đích thương mại vào cuối năm 2006. 

 Năm 2006 có 22 nước trồng cây trồng CNSH, bao gồm 11 nước đang phát triển và 11 nước 

công nghiệp. Các nước này xếp theo thứ tự diện tích trồng từ lớn tới bé là Hoa kỳ, Achentina, 

Braxin, Canada, ấn độ, Trung quốc, Paraguay, Nam Phi, Uruguay, Philippine, Ôxtralia, 

Rumani, Mêxicô, Tây Ban Nha, Colombia, Pháp, Iran, Honduras, Cộng hoà Séc, Bồ Đào 

Nha, Đức và Slovakia. Đáng chú ý là 8 nước đầu tiên trong danh sách xếp hạng trên, diện 

tích trồng cây CNSH của mỗi nước đã hơn 1 triệu ha - đây là nền tảng cơ bản và ổn định cho 

tương lai phát triển của cây trồng CNSH toàn cầu trong tương lai. 

 Lần đầu tiên, ấn độ trồng nhiều bông Bt hơn Trung quốc (diện tích trồng bông Bt của ấn độ là 

3,8 triệu ha trong khi Trung quốc là 3,5 triệu ha). ấn độ đã vượt qua hai nước là Trung quốc 

và Paraguay, trở thành nước có diện tích trồng cây CNSH lớn thứ 5 trên toàn thế giới. 

 Đáng chú ý là trong tổng số 6,5 triệu dân thế giới thì trên một nửa (cụ thể là 55% tương đương 

3,6 triệu người) sống ở 22 nước mà cây trồng CNSH được đưa vào trồng năm 2006 và đem lại 

những lợi ích đáng kể về nhiều mặt. Tương tự như vậy, trong tổng số 1,5 triệu ha đất canh tác 
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trên toàn cầu, có trên một nửa (cụ thể là 52% hay 776 triệu ha) là diện tích canh tác ở 22 

nước mà cây trồng CNSH được phép trồng trong năm qua. 

 Năm 2006, xếp theo thứ tự từ lớn tới bé thì Hoa kỳ, Achentina, Braxin, Canada và Trung quốc 

tiếp tục là những nước chính trên thế giới đưa cây CNSH vào trồng với diện tích trồng tại Hoa 

kỳ là 5,46 triệu héc-ta (chiếm 53% diện tích trồng cây CNSH trên toàn cầu), trong đó khoảng 

28% là các sản phẩm mang đặc tính kết hợp (stacked products) có chứa hai hoặc ba đặc 

tính. Các sản phẩm mang đặc tính kết hợp hiện được triển khai ở Hoa kỳ, Canada, Ôxtralia, 

Mêxicô, Nam Phi và Philippine, là xu hướng quan trọng và đang ngày một tăng trong tương 

lai, giúp giải quyết được những hạn chế nhiều mặt về sản lượng của người trồng. 

 Năm 2006, nước có diện tích trồng cây CNSH tăng cao nhất là Mỹ ước tính tăng khoảng 4,8 

triệu héc-ta, tiếp đến là ấn độ (diện tích trồng tăng 2,5 triệu héc-ta), Braxin (tăng 2,1 triệu ha),  

Achentina và Nam phi (mỗi nước tăng 0,9 triệu héc-ta). Cho tới nay ấn độ là nước có mức 

tăng diện tích hàng năm lớn nhất, tăng 192% (tăng gần gấp ba lần, từ 1,3 triệu héc-ta năm 

2005 lên 3,8 triệu héc-ta trong năm 2006), Kế tiếp là Nam phi tăng 180% với mức tăng xuất 

sắc về diện tích trồng ngô CNSH vàng và trắng, Philippine tăng 100% cũng do diện tích trồng 

ngô CNSH gia tăng. 

 Trong năm qua, đậu tương CNSH tiếp tục là loại cây trồng có diện tích gieo trồng lớn nhất là 

58,6 triệu héc-ta (chiếm 57% diện tích trồng cây CNSH trên toàn cầu), tiếp đến là ngô (với 

diện tích trồng là 25,2 triệu héc-ta chiếm 25%), bông (với diện tích 13,4 triệu héc-ta, chiếm 

13%) và cải dầu canola (với 4,8 triệu héc-ta, chiếm 5% diện tích trồng cây CNSH trên toàn 

cầu). 

 Kể từ lần đầu tiên được đưa vào thương mại hoá năm 1996 tới năm 2006, tính trạng chịu được 

thuốc trừ cỏ liên tục là tính trạng nổi bật, tiếp đến là tính trạng kháng sâu bệnh, và các gien 

kết hợp cả hai đặc tính trên. Năm 2006, tính trạng chịu được thuốc trừ cỏ đã được triển khai ở 

cây đậu tương, ngô, cải dầu canola, bông và cỏ alfalfa. Diện tích trồng các loại cây trồng 

mang tính trạng chịu được thuốc trừ cỏ chiếm 68% hay 69,9 triệu héc-ta trong tổng số 102 

triệu héc-ta trồng cây CNSH trên toàn cầu, trong đó 19 triệu héc-ta (chiếm 19%) là diện tích 

trồng cây Bt và 13,1 triệu héc-ta (13%) là diện tích canh tác các loại cây CNSH kết hợp cả hai 

đặc tính Bt và chịu được thuốc trừ cỏ. Các cây trồng mang tính trạng kết hợp là nhóm tăng 

trưởng nhanh nhất trong năm vừa qua với mức tăng diện tích là 30% so với năm 2005, so với 

mức tăng 17% của cây trồng mang đặc tính kháng sâu bệnh và mức tăng 10% của cây trồng 

mang đặc tính chịu được thuốc trừ cỏ. 

 Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2006, diện tích trồng cây CNSH ở các đang 

phát triển hàng năm đều gia tăng liên tục. Bốn mươi phần trăm diện tích trồng cây CNSH trên 

toàn cầu năm 2006 (tương đương với 40,9 triệu ha), là ở các nước đang phát triển. So vói năm 

2005, mức tăng diện tích ở những nước này cũng cao hơn (tăng 21% hay 7 triệu ha) so với 



Tình trạng cây trồng CNSH/cây GM  được đưa vào canh tác với mục đích thương mại trêntoàn cầu trong năm 2006 
 

 

 7

mức tăng ở các nước công nghiệp (tăng 9% hay 5 triệu ha). Các tác động ngày càng tăng của 

5 quốc gia đang phát triển (Trung Quốc, ấn Độ, áchentina, Bra-xin và Nam Phi) đại diện cho 

3 châu lục Nam bán cầu là Châu á, Mỹ La-tinh và Châu Phi, tiếp tục là xu hướng quan trọng 

tác động tới sự chấp nhận và ứng dụng cây trồng CNSH trên toàn thế giới trong tương lai. 

 Tổng diện tích luỹ kế cây trồng CNSH trên toàn cầu trong 11 năm qua là 577 triệu héc-ta, hay 

1,4 tỉ mẫu Anh, tương đương với trên một nửa diện tích đất của Hoa Kỳ hay Trung Quốc, hoặc 

gấp 25 lần diện tích của Anh. Tỷ lệ trồng cây CNSH ngày một cao hơn cho thấy sự hài lòng 

của nông dân đối với những sản phẩm đang đem lại những lợi ích đáng kể. Những lợi ích này 

bao gồm các tập quán quản lý cây trồng tiện lợi và linh hoạt, chi phí sản xuất thấp hơn, sản 

lượng cao hơn, và/hoặc doanh thu thuần trên một héc ta cao hơn, những lợi ích đối với sức 

khoẻ và xã hội, một môi trường trong sạch hơn như giảm bớt việc sử dụng các loại thuốc trừ 

sâu thông thường, góp phần tích cực cho một nền nông nghiệp bền vững. Việc cây trồng 

CNSH nhanh chóng và tiếp tục được đưa vào trồng đã cho thấy những tiến bộ không ngừng 

và đáng kể mà những người nông dân sản xuất nhỏ cũng như sản xuất lớn, nhũng người tiêu 

dùng và toàn xã hội ở cả những nước công nghiệp và những nước đang phát triển thừa nhận.  

Bảng 1: Diện tích trồng cây CNSH trên toàn cầu năm 2006 phân theo nước (đ/v:triệu hécta) 
 

Thứ 
tự 

Nước trồng Diện tích trồng 
(triệu héc-ta) 

Loại cây trồng CNSH 

1* Hoa Kỳ 54,6 Đậu tương, ngô, bông, cải canola, bí, đu đủ, 
cá alfalfa 

2* áchentina 18,0 Đậu tương, ngô, bông 
3* Brazin 11,5 Đậu tương, bông 
4* Canada 6,1 Cải canola, ngô, đậu tương 
5* ấn Độ 3,8 Bông 
6* Trung Quốc 3,5 Bông 
7* Paraguay 2,0 Đậu tương 
8* Nam Phi 1,4 Ngô, đậu tương, bông 
9* Uruguay 0,4 Đậu tương, ngô 

10* Phi-líp-pin 0,2 Ngô 
11* Australia 0,2 Bông 
12* Ru-ma-ni 0,1 Đậu tương 
13* Mê-xi-cô 0,1 Bông, đậu tương 
14* Tây-ba-nha 0,1 Ngô 
15 Colombia <0,1 Bông 
16 Pháp <0,1 Ngô 
17 Iran <0,1 Lúa gạo 
18 Honduras <0,1 Ngô 
19 Cộng hòa Séc <0,1 Ngô 
20 Bồ Đào nha <0,1 Ngô 
21 Đức <0,1 Ngô 
22 Slovakia <0,1 Ngô 

Nguồn: Clive James, 2006 
*14 nước được coi là những nước có diện tích trồng lớn với diện tích trồng cây CNSH từ 50.000 héc-ta trở lên 
Ghi chú: Tất cả các số liệu có liên quan đến héc-ta đều được làm tròn số tới 100.000 héc-ta và trong một số trường hợp 
có thể đưa đến sự khác biệt lớn. Số liệu chi tiết hơn về tình trạng cây trồng CNSH ở từng nước có trong bản báo cáo đầy 
đủ số 34 của Dr. Clive James. 
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 Bản điều tra gần đây nhất (1) về các tác động của cây trồng CNSH trên toàn cầu trong giai 

đoạn 10 năm từ 1996 đến 2005 đã ước tính những lợi ích kinh tế mà những người trồng cây 

CNSH đạt được trong năm 2005 là 5,6 tỉ đô-la, và nếu tính gộp tất cả lợi ích kinh tế từ năm 

1996 cho tới năm 2005 thì số tiền này là 27 tỉ đô-la (trong đó các nước đang phát triển thu 

được 13 tỷ và các nước công nghiệp thu được 14 tỉ); Các ước tính này bao gồm cả các lợi ích 

gắn với việc tăng gấp đôi diện tích trồng đâu tương CNSH ở áchentina. Tổng lượng thuốc trừ 

sâu giảm được nhờ sử dụng cây trồng CNSH từ năm 1996 đến năm 2005 vào khoảng 

224.300 tấn thành phần kích hoạt, tương đương với việc giảm được 15% các ảnh hưởng của 

việc sử dụng thuốc trừ sâu đối với môi trường. Con số này được tính theo Chỉ số tác động lên 

môi trường (Environmental Imapct Quotient � EIQ) � một chỉ số đo lường tổng hợp dựa trên 

các nhân tố khác nhau có ảnh hưởng đến môi trường của một thành phần hoạt hóa nhất định. 

 Những mối lo ngại cấp thiết và nghiêm túc về môi trường đã được nhấn mạnh trong báo cáo 

Stern 2006 về sự thay đổi khí hậu2, đã tác động tới cây trồng CNSH, loại cây có tiềm năng 

giảm bớt khí thải nhà kính và sự thay đổi khí hậu theo ba hướng chủ yếu. Thứ nhất, về lâu dài 

cây trồng CNSH gắn với việc giảm số lượt phun thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu, làm giảm bớt 

lượng nhiên liệu khí đốt (xăng dầu) sử dụng, dẫn tới giảm bớt khí thải carbon dioxin (CO2); 

Năm 2005, ước tính đã giảm bớt được 962 triệu kg CO2, tương đương với giảm 0,43 triệu lượt 

xe lưu thông trên đường. Thứ hai là việc cầy xới đất (Không cần hoặc cần ít hoạt động cày 

bừa hơn đối với cây trồng CNSH chịu được thuốc trừ cỏ) đối với các cây CNSH cho sợi, cây 

lương thực và cây dùng làm thức ăn chăn nuôi, đã giúp giảm bớt lượng carbon thải từ đất 

trong năm 2005 tương đương với 8.053 triệu kg CO2, hay giảm bớt được 3,6 triệu lượt xe trên 

đường. Như vậy trong năm 2005, tổng lượng khí thải CO2 giảm được là 9.000 triệu kg CO2, 

tương đương với việc loại bớt được 4 triệu xe lưu thông trên đường. Thứ ba là trong tương lai, 

việc canh tác trên một diện tích gia tăng thêm đáng kể đối với các cây trồng CNSH dùng làm 

năng lượng để sản xuất ra ethanol và biodiesel để thay thế cho nhiên liệu khí đốt và các 

nhiên liệu khác, sẽ có tác dụng phục hồi và giảm bớt thải ra carbon. Nghiên cứu gần đây cho 

thấy nhiên liệu sinh học có thể tiết kiệm được 65% nguồn năng lượng đang cạn kiệt hiện nay. 

Với giả thiết là cây trồng làm năng lượng sẽ có thể được triển khai trên một diện tích gia tăng 

đáng kể trong tương lai thì sự đóng góp của cây trồng CNSH dùng làm năng lượng đối với sự 

thay đổi khí hậu sẽ là rất lớn.  

 Bên cạnh 22 nước đưa cây trồng CNSH vào trồng đại trà trong năm 2006 thì có thêm 29 

nước, đưa tổng số lên 51 nước, đã cấp phép theo quy định đối với cây trồng CNSH, cho phép 

nhập khẩu loại cây này dùng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và đưa vào môi trường kể 

từ năm 1996. Tổng số đã có 539 đơn cấp phép đã được cấp cho 107 kết quả (events) đối với 

21 loại cây trồng. Do đó, cây trồng CNSH được phép nhập khẩu dùng làm thực phẩm và thức 

ăn chăn nuôi và đưa vào môi trường ở 29 nước, bao gồm các nước nhập khẩu lương thực lớn 

như Nhật Bản, nơi không trồng cây CNSH. Trong số 51 nước cấp phép cho cây trồng CNSH, 
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Mỹ đứng đầu danh sách, tiếp đến là Nhật bản, Canada, Hàn Quốc, Ôxtralia, Philippine, 

Mêxicô, Niu zilân, Liên minh Châu âu và Trung quốc. Ngô là loại cây có nhiều kết quả được 

nhiều nước cấp phép nhất  (35) tiếp đến là bông (19), cải dầu canola (14), đậu tương (7). Các 

kết quả được cấp phép theo quy định ở hầu hết các nước là đậu tương chịu được thuốc trừ cỏ 

GTS-40-3-2 với 21 nước cấp phép (riêng EU với 25 nước thành viên ở đây cũng chỉ tính là 1 

nước cấp phép), tiếp đến là ngô kháng sâu bệnh (MON 810) và ngô chịu được thuốc trừ cỏ 

(NK603) cả hai có 18 nước cấp phép, bông kháng sâu bệnh (MON 531/757/1076) có 16 nước 

cấp phép trên toàn cầu. 

 Đánh giá tổng thể về nhiên liệu sinh học trong bản báo cáo tóm tắt này phục vụ cho chủ đề 

của báo cáo và tập trung vào tác động của mối quan tâm cũng như đầu tư ngày một tăng đối 

với nhiên liệu sinh học trong mối quan hệ đối với cây trồng CNSH và các nước đang phát 

triển. Rõ ràng là CNSH đem tới những lợi ích đáng kể trong việc gia tăng hiệu quả của sản 

xuất nhiên liệu sinh học ở cả các nước công nghiệp và các nước đang phát triển. Dự kiến 

CNSH và những cải tiến khác sẽ cho phép các nước công nghiệp như Mỹ, tiếp tục tạo ra 

lượng cung dồi dào về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sợi và trùng khớp với việc đạt được 

các mục tiêu tham vọng về nhiên liệu sinh học trong thời gian tới. Bất cứ sự đầu tư vào cây 

lương thực dùng làm nhiên liệu sinh học ở những nước đang phát triển mà chưa đảm bảo an 

ninh lương thực sẽ không được khuyến khích mà chỉ đầu tư bổ xung cho các chương trình 

đang triển khai để đảm bảo an ninh lương thực, thức ăn chăn nuôi và sợi. Bất cứ một chương 

trình phát triển về nhiên liệu sinh học nào đều phải đảm bảo tính bền vững đối với tập quán 

nông nghiệp và quản lý rừng, không gây hại tới môi trường và hệ sinh thái, đặc biệt là phải sử 

dụng tài nguyên nước có trách nhiệm và có hiệu quả. Phần lớn các nước đang phát triển, trừ 

những nước như Braxin, nước đứng đầu thế giới về nhiên liệu sinh học, sẽ có lợi đáng kể từ 

việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa các tổ chức thuộc khu vực nhà nước và tư nhân từ các 

nước công nghiệp và các nước đang phát triển tiên tiến, những nước am hiểu và có kinh 

nghiệm trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng nhiên liệu sinh học. Nhiên liệu sinh học không 

chỉ có lợi cho nền kinh tế quốc gia của một nước đang phát triển mà còn có lợi cho cả những 

người dân nghèo ở nước này, những người chủ yếu sống ở nông thôn, phần lớn là các nông 

dân nghèo, quy mô nhỏ và những lao động nông thôn không có đất canh tác phải phụ thuộc 

hoàn toàn vào nông, lâm nghiệp để kiếm sống. 

 Tương lai của cây trồng CNSH có nhiều khích lệ với số lượng nước đưa vào canh tác bốn loại 

cây trồng CNSH chính dự kiến sẽ gia tăng và diện tích trồng cũng như số lượng người trồng 

trên toàn cầu cũng sẽ cao hơn khi các cây trồng CNSH thế hệ đầu tiên được đưa vào trồng 

rộng rãi và thế hệ thứ hai với các ứng dụng mới về cả các đặc tính đầu vào và ra trở nên sẵn 

có. Triển vọng cho việc đưa cây trồng CNSH vào canh tác trên toàn cầu với mục đích thương 

mại trong thập kỷ tiếp theo, từ năm 2006-2015, cho thấy diện tích trồng sẽ tiếp tục gia tăng, 

sẽ lên tới 200 triệu héc ta với ít nhất 20 triệu nông dân trồng cây CNSH tại 40 nước và hơn 
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nữa vào năm 2015. Các gien chuyển với đặc tính chịu hạn dự kiến sẽ trở nên phổ biến vào 

năm 2010 tới 2011, và sẽ có tác động đáng kể tới các đặc tính đầu vào hiện nay, cũng như 

đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển, những nước đang phải chịu nhiều tổn 

thất do hạn hán, một trở ngại lớn nhất và phổ biến nhất đối với sự gia tăng sản lượng cây 

trồng trên toàn thế giới. Trong 10 năm tiếp theo này, diện tích trồng ở Châu á sẽ tăng mạnh 

hơn so với thập kỷ trước, thập kỷ vừa qua Mỹ là nơi có diện tích trồng tăng mạnh nhất. Tại 

Bắc Mỹ, việc tăng cường đưa vào trồng các cây trồng CNSH với tính trạng kết hợp sẽ tiếp tục 

gia tăng và tăng mạnh tại Braxin. Sự pha trộn các đặc tính cây trồng sẽ trở nên phong phú 

hơn với các đặc tính về chất lượng sau một thời gian dài chờ đợi sẽ có tác động tới thái độ 

chấp nhận của công chúng, đặc biệt là ở Châu âu. Một nghiên cứu do Hội đồng thông tin thực 

phẩm quốc tế (IFIC) tại Mỹ tiến hành năm 2006 thừa nhận rằng đa phần người tiêu dùng tin 

tưởng vào sự an toàn của kênh cung ứng thực phẩm ở Mỹ và ít lo lắng tới không lo lắng về 

thực phẩm và nông sản CNSH, họ có xu hướng chọn lựa cẩn thận khi mua các sản phẩm làm 

từ CNSH có hàm lượng dầu giàu axit béo omega 3. Các sản phẩm khác như dược phẩm, vắc 

xin ăn được, các sản phẩm đặc biệt cũng sẽ được chú trọng. Dẫu sao thì đóng góp quan 

trọng nhất của cây trồng CNSH sẽ là sự đóng góp để đạt được mục tiêu phát triển thiên niên 

kỷ (MDG) nhằm xoá đói giảm nghèo xuống một nửa vào năm 2015. Việc sử dụng CNSH để 

nâng cao hiệu quả các cây lương thực/thức ăn chăn nuôi thế hệ đầu tiên và các cây trồng thế 

hệ thứ hai dùng làm nhiên liệu sinh học sẽ có tác động mạnh và đem lại cả các cơ hội cũng 

như các thách thức. Việc sử dụng thiếu cân nhắc cây lương thực/thức ăn chăn nuôi, mía 

đường, sắn và ngô dùng làm nhiên liệu sinh học tại các nước đang phát triển chưa đảm bảo 

an ninh lương thực có thể làm huỷ hoại mục tiêu an ninh lương thực nếu tính hiệu quả của các 

loại cây trồng này không thể được gia tăng thông qua CNSH và các biện pháp khác để đáp 

ứng tất cả các mục tiêu về thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học. Cây trồng 

CNSH với việc sử dụng các phương pháp canh tác tốt, như luân canh và quản lý tính kháng, 

sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng như đã đạt được trong thập kỷ đầu tiên. Và các nước cần 

phải tiếp tục thực hiện vai trò then chốt, đặc biệt là việc triển khai áp dụng cây trồng này ở 

các nước đang phát triển, những quốc gia trồng cây trồng CNSH chủ yếu trong thập kỷ tiếp 

theo này (từ năm 2006-2015). 

Trị giá thị trường cây trồng CNSH trên toàn cầu 
Theo ước tính của Hãng phân tích thị trường Cropnosis, năm 2006, thị trường cây trồng CNSH toàn 
cầu trị giá khoảng 6,15 tỉ đô-la, chiếm 16% thị trường cây trồng được bảo hộ trên toàn cầu trị giá 
38,5 tỉ đô-la, và chiếm 21% thị trường hạt giống toàn cầu trị giá xấp xỉ 30 tỉ đô-la. Trong số 6,15 tỉ 
đô-la trị giá thị trường cây trồng CNSH toàn cầu thì 2,68 tỉ đô-la từ đậu tương CNSH (tương đương 
với 44% thị trường cây trồng CNSH toàn cầu), 2,39 tỉ đô-la từ ngô CNSH (39%), 0,87 tỉ đô-la từ 
bông CNSH (14%) và 0,21 tỉ đô-la từ cải dầu canola (3%). Trị giá thị trường cây trồng CNSH toàn 
cầu dựa trên giá bán của hạt giống CNSH cộng với chi phí của bất công nghệ nào được áp dụng. 
Kể từ khi cây trồng CNSH được đưa vào thương mại hoá đầu tiên năm 1996, tổng trị giá luỹ kế của 
thị trường cây trồng CNSH mang lại trong vòng 11 năm qua (từ năm 1996-2006), ước tính khoảng 
35,5 tỉ đô-la. Năm 2007, trị giá thị trường cây trồng CNSH ước tính sẽ đạt trên 6,8 tỉ đô-la. 
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ấn độ 
Nước có diện tích trồng tăng cao 
nhất trong năm 2006 – tăng gần gấp 
3 lần, đạt 3,8 triệu héc ta. 
 
 
ấn độ, nước đông dân nhất trên thế giới, 
phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, 
ngành nôngnghiệp chiếm khoảng 1/4 
GDP và cung cấp nguồn sống cho 2/3 
dân số ấn độ. ấn độ là một quốc gia của 
những nông dân nghèo, quy mô nhỏ, 
phần lớn không kiếm đủ thu nhập để 
trang trải cho các nhu cầu cơ bản tối 
thiểu. Một điều tra quốc gia được tiến 
hành năm 2003 cho thấy 60,4% các hộ 
gia đình ở nông thôn tham gia vào trồng 
trọt, tương đương với con số 89,4 triệu 
hộ nông dân ấn độ. Sáu mươi phần 
trăm hộ nông dân sở hữu dưới 1 héc ta 
đất trồng, chỉ có 5% sở hữu trên 4 héc 
ta. Chỉ có 5 triệu hộ nông dân (5% của 
90 triệu hộ) có mức thu nhập cao hơn 
chi tiêu của họ. Thu nhập bình quân của 
các hộ nông dân ở ấn độ (căn cứ trên 
mức tỷ giá 45 rupi đổi được 1 USD) là 
46 USD/tháng và mức chi tiêu bình 
quân là 62 USD. Do vậy, trong số 90 
triệu hộ nông dân ở ấn độ, xấp xỉ 85 
triệu hộ tương đương với 95% nông dân, 
là những nông dân nghèo có quy mô 
nhỏ, những người không kiếm đủ tiền từ 
trồng trọt để cân đối đủ thu chi cho cuộc 
sống, những người này bao gồm số lớn 
trong số 5 triệu hoặc hơn 5 triệu nông 
dân trồng bông của ấn độ. án độ có 
diện tích trồng bông lớn hơn bất cứ nước 
nào trên thế giới � 9 triệu héc ta trồng 
bông với số lượng người trồng xấp xỉ từ 
5 tới 5,5 triệu nông dân. Trong khi diện 
tích trồng bông của ấn độ chiếm 25% 
 
trong tổng diện tích trồng bông toàn thế giới, thì trước kia từ diện tích trồng này chỉ tạo ra được 12% 
sản lượng bông của thế giới do năng suất bông của ấn độ là một trong những năng suất thấp nhất 
trên thế giới. 
 
Bông bt, được chuyển tính kháng một số sâu hại bông chính, đã được được vào trồng ở ấn độ dưới 
dạng giống lai năm 2002. Lần đầu tiên đưa vào trồng năm 2002, ấn độ đã trồng xấp xỉ 50.000 ha 
bông lai Bt được phê chuẩn và  năm 2003, diện tích trồng bông Bt đã tăng gấp hai, đạt xấp xỉ 100.000 
héc ta. Diện tích trồng bông Bt tăng gấp bốn lần trong năm 2004, đạt trên nửa triệu ha. Năm 2005, 
diện tích trồng bông Bt ở ấn độ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 triệu héc ta, tăng 160% so với năm 2004. 
Năm 2006 việc đưa bông Bt vào trồng ở ấn độ tiếp tục mức tăng kỷ lục, gần gấp 3 lần diện tích trồng 
năm 2005, đạt 3,8 triêu héc ta, Đây là mức tăng diện tích cao nhất trên thế giới. Trong số 6,3 triệu héc 
ta trồng bông lai ở ấn độ năm 2006, diện tích này chiếm 70% diện tích trồng bông ở ấn độ, thì 60% 
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hay 3,8 triệu héc ta là diện tích trồng bông Bt � một tỷ lệ cao đáng ghi nhận trong một thời gian khá 
ngắn là 5 năm. Việc phân bố bông Bt tại các bang trồng chính trong năm 2004, 2005 và 2006 được 
thể hiện trong bảng 2. Các bang chính trồng bông Bt năm 2006, xếp theo thứ tự diện tích từ lớn tới bé 
là Maharashtra (1,840 triệu héc ta, chiếm khoảng một nửa - 48% diện tích trồng bông Bt ở ấn độ 
trong năm 2006), tiếp đến là bang Andhra Pradesh (830.000 héc ta hay 22%), bang Gujarat (470.000 
héc ta hay 12%), bang Madhya Pradesh (310.000 héc ta hay 8%), và 215 héc ta (6%) ở vùng miền 
bắc và phần còn lại ở bang Karnataka và Tamil Nadu và các bang khác. 
 
Bảng 2: Diện tích trồng bông Bt tại ấn độ, theo các bang chính, năm 2004, 2005 & 2006 (nghìn ha) 
 

Bang 2004 2005 2006 
Maharashtra 200 607 1.840 
Andhra Pradesh 75 280 830 
Gujarat 122 150 470 
Madhya Pradesh 80 146 310 
Vùng miền bắc* -- 60 215 
Karnataka 18 30 85 
Tamil Nadu 5 27 45 
Các bang khác -- -- 5 
Tổng số  500 1.300 3.800 
*bang Punjab, Haryana, Rajasthan 
Nguồn: ISAAA, 2006 
 
Số lượng các kết quả cũng như số các giống bông lai Bt và các công ty tiếp thị các giống lai đã được 
phê chuẩn đã tăng từ 01 kết quả và 20 giống lai trong năm 2005 lên hơn gấp ba lần trong năm 2006 
tới 4 kết quả và 62 giống lai (xem trên bản đồ trang tiếp theo) 
Theo ước tính, tại ấn độ có khoảng 2,3 triệu nông dân nhỏ trồng bình quân 1,65 hécta bông Bt trong 
năm 2006. Số lượng nông dân trồng bông lai Bt ở ấn độ đã tăng từ 300.000 nông dân nhỏ trong năm 
2004 lên 1 triệu trong năm 2005, tăng hơn gấp 2 lần trong năm 2006 lên 2,3 triệu nông dân, những 
người nông dân này đang thu được những lợi ích đáng kể từ công nghệ sinh học. Tương ứng với sự 
gia tăng về diện tích trồng bông Bt từ năm 2002-2005 thì năng suất bông bình quân của ấn độ, đã 
từng ở mức thấp nhất trên thế giới, cũng đã tăng từ 308 kg/ha trong niên vụ 2001-2002 lên 450 kg/ha 
trong niên vụ 2005-2006, với phần lón mức tăng năng suất, tới 50% hoặc hơn nữa là do bông Bt đem 
lại. 
Nghiên cứu của Bennett5  đã xác nhận rằng lợi ích chủ yếu từ việc trồng bông Bt ở ấn độ là mức tăng 
đáng kể về năng suất, ước tính tăng 45% trong năm 2002 và 63% trong năm 2001, với mức tăng bình 
quân 54% trong vòng 2 năm. Theo ước tính của Brookes & Barfoot, nếu tính cả việc giảm bớt lượng 
thuốc trừ sâu sử dụng để kiểm soát sâu đục quả bông thì bình quân giảm đựoc 2,5 lượt phun thuốc, 
cân đối bù trừ với chi phí hạt giống bông Bt phải bỏ ra cao hơn thì lợi nhuận thuần về kinh tế đối với 
nông dân trồng bông Bt ở ấn độ là 139 USD/ha trong năm 2002, 324 USD/ha trong năm 2003, 171 
USD/ha trong năm 2004 và 260 USD/ha trong năm 2005, lợi nhuận bình quân trong vòng 4 năm qua 
là xấp xỉ 225 USD/ha. Lợi ích từ phía người trồng khi được chuyển thành lợi ích quốc gia là 339 triệu 
USD năm 2005 và tổng luỹ kế 463 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2002 tới năm 2005. Một nghiên 
cứu khác cho thấy các kết quả cũng dao động trong phạm vi này, thừa nhận rằng lợi nhuận thu được 
thay đổi theo năm do mức độ nhiễm sâu hại quả bông khác nhau. Nghiên cứu mới đây nhất(6) của 
Gandhi và Namboodiri cho thấy sản lượng tăng 31%, số lượt phun thuốc trừ sâu giảm đáng kể 
khoảng 39% và lợi nhuận tăng 88% hay tăng 250 USD/ha trong vụ canh tác bông năm 2004./. 
 
Để biết thêm chi tiết về ấn độ, xin xem toàn bộ báo cáo tóm tắt số 35 trong đó có liệt kê đầy đủ 
hơn về các nước trồng cây CNSH chính. 
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(1 héc-ta = 2,47 mẫu Anh) 
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